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LƯỢC TẢ VỀ SÁCH “VÃNG SỨ THIÊN TÂN NHẬT KÝ” 
CỦA PHẠM THẬN DUẬT VÀ “VÃNG TÂN NHẬT KÝ” CỦA 

NGUYỄN THUẬT 
							       Phạm Hoàng Quân*

Gần đây, chúng tôi được đọc ấn phẩm Nguyễn Thuật Vãng Tân nhật 
ký do Trần Kinh Hòa biên chú, xuất bản ở Hương Cảng (Trung văn). Nhân 
thấy ông Nguyễn Q. Thắng đã cho in 2 quyển sách về Nguyễn Thuật, chúng 
tôi cũng tìm đọc để tìm hiểu thêm về một danh nhân văn hóa nước nhà. 
Khi xem đến bản dịch “Vãng sứ Thiên Tân nhật ký” [nhật ký đi sứ Thiên 
Tân] in chung trong Hà Đình Nguyễn Thuật tác phẩm thì thấy đây là nhật 
ký của Phạm Thận Duật, vốn đã được giới thiệu, dịch toàn văn và công bố 
nhiều năm trước.

Bài viết này phân làm 2 nội dung:
- Minh định về tác giả Vãng sứ Thiên Tân nhật ký hiện đang rơi vào 

trường hợp 1 tác phẩm mà được ghi nhận là của 2 tác giả và đã được dịch, 
in trong 2 cuốn sách.

- Lược điểm về sách Nguyễn Thuật Vãng Tân nhật ký [nhật ký đến 
Thiên Tân - Nguyễn Thuật] do Trần Kinh Hòa biên chú.

I. Sự gán ghép của ông Nguyễn Q. Thắng về tác giả Vãng sứ 
Thiên Tân nhật ký

Sách Di sản Hán Nôm Việt Nam thư mục đề yếu, tập 3, trang 533 ghi 
nhận: 

“Vãng sứ Thiên Tân nhật ký, Phạm Thận Duật và Nguyễn Thuật soạn, 
một bản viết, 112 trang, 30x20, A.1471.

Nhật ký của đoàn sứ bộ Việt Nam do Phạm Thận Duật làm chánh sứ 
(Nguyễn Thuật làm phó sứ), sang Thiên Tân, Trung Quốc năm 1882”. [Từ 
đây sẽ viết tên sách này theo ký hiệu A.1471]. 

Sách Di sản Hán Nôm thư mục đề yếu, tập 2, trang 49 ghi nhận: 
“Kiến Phúc nguyên niên như Thanh nhật trình, Phạm Thận Duật biên 

soạn năm Kiến Phúc thứ nhất, 1 bản viết, 125 trang, 30x22, có bản đồ, 
A.929”. [Sẽ viết tắt là A.929].

Trần Văn Giáp trong Tìm hiểu kho sách Hán Nôm, tập 1, ghi nhận 
Phạm Thận Duật là tác giả Kiến Phúc nguyên niên như Thanh nhật trình, 
tức bản học giả Trần Văn Giáp khảo sát là bản có ký hiệu A.929 đã nêu trên. 

∗	 Thành phố Hồ Chí Minh.
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Trong Lược truyện các tác gia Việt Nam do Trần Văn Giáp chủ biên 
(Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1971), tập 1, mục Phạm Thận Duật, phần 
tác phẩm, ghi nhận:

- Như Thanh nhật trình (sử, địa), A.929.
- Vãng sứ Thiên Tân nhật ký (sử, địa), A.1471.
Cũng trong tập 1, mục Nguyễn Thuật, lại ghi:
- Vãng sứ Thiên Tân nhật ký (văn), A.1471.
Qua sự khảo sát của tiến sĩ Phạm Văn Thắm (Viện Nghiên cứu Hán 

Nôm) thì hai bản A.1471 và A.929 là “hai bản chữ Hán có cùng một nội 
dung, đều là bản sao nhưng có khác nhau đôi chút về chi tiết”. Ông Phạm 
Văn Thắm đã lấy bản A.1471 làm bản đáy để dịch toàn văn (có đối chiếu với 
A.929) và dùng tên Vãng sứ Thiên Tân nhật ký. Bản dịch A.1471 in chung 
trong Phạm Thận Duật toàn tập (Trung tâm UNESCO Thông tin tư liệu lịch 
sử và văn hóa Việt Nam, Nxb Văn hóa-Thông tin, Hà Nội, 2000), và trước 
đó cũng đã được in trong Phạm Thận Duật - cuộc đời và tác phẩm (Nguyễn 
Văn Huyền, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1989).

Như vậy, về mặt công bố bản A.1471 - qua sự kiểm chứng của các nhà 
Hán học, sử học, văn học sử - thì tác giả của tác phẩm này là Phạm Thận 
Duật, thư mục ghi nhận sớm từ năm 1970 (Trần Văn Giáp), bản dịch toàn 
văn xuất bản năm 1989, 2000 (Nguyễn Văn Huyền, Phạm Văn Thắm).

Chỉ riêng Lược truyện các tác gia Việt Nam nhập vào phần tác phẩm 
của Nguyễn Thuật tên sách Vãng sứ Thiên Tân nhật ký nhưng ký hiệu lại 
trùng với tác phẩm của Phạm Thận Duật. (?)

Cùng năm 2005, Nxb Tổng hợp TPHCM xuất bản cuốn Hà Đình Nguyễn 
Thuật tác phẩm do Nguyễn Q. Thắng giới thiệu, biên dịch; và Nxb Đà Nẵng 
cũng xuất bản cuốn Hà Đình Nguyễn Thuật tác phẩm do Nguyễn Q. Thắng 
giới thiệu và biên dịch. Trong phần “Hà Đình Nguyễn Thuật với các tác 
phẩm của ông”, mục A, phần Sáng tác riêng (cùng trang 40 ở cả 2 sách của 
2 Nhà xuất bản), Nguyễn Q. Thắng ghi nhận:

	 “Vãng sứ Thiên Tân nhựt ký, khắc in cùng năm, ký hiệu A.1471/2 và 
A.1471/3.

Đây là tập nhựt ký của sứ đoàn Việt Nam do Thượng thư Phạm Thận 
Duật (1825-1885) làm chánh sứ, Nguyễn Thuật làm phó sứ sang Thiên Tân 
(Trung Quốc) thương thảo với Trung Hoa về việc Pháp xâm lược Việt Nam 
(do Nguyễn Thuật ghi chép), nhưng việc không thành…”.

Như vậy, khác với Trần Văn Giáp, Nguyễn Văn Huyền, Phạm Văn 
Thắm…, Nguyễn Q. Thắng khẳng định Nguyễn Thuật là tác giả bản A.1471. 
Riêng về mặt văn bản, ông Nguyễn Q. Thắng ghi nhận “khắc in cùng năm”, 
chúng tôi không rõ đã khắc in hay chưa, và cùng năm là năm nào? Chúng 
tôi không tìm được chi tiết nào thể hiện sự căn cứ của ông Nguyễn Q. Thắng 
về việc khẳng định “mới” này qua phần khảo cứu của ông trong Hà Đình 
Nguyễn Thuật tác phẩm. 
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Để vấn đề được nêu mang tính trung thực, chúng tôi tiến hành khảo sát 
bản dịch A.1471 của ông Phạm Văn Thắm, đối chiếu bản Hán văn A.1471 
trong sách Phạm Thận Duật toàn tập; đồng thời khảo sát bản phiên âm và 
bản dịch A.1471 trong Hà Đình Nguyễn Thuật tác phẩm của ông Nguyễn 
Q. Thắng (Nxb Tổng hợp TPHCM - 2005). Việc khảo sát và đối chiếu nội 
dung văn bản này nhằm mục đích tìm xem trong các chi tiết hành văn hoặc 
ngữ cảnh, khả dĩ có điều thể hiện rằng bản A.1471 là do Nguyễn Thuật viết 
hay không.

Trang đầu tiên của cả hai bản dịch là đoạn viết về ngày 21 tháng 12 
năm Tự Đức thứ 35 (1882) trích nguyên văn như sau:

“Ngày hôm ấy, bọn thần Phạm Thận Duật và Nguyễn Pha đến bái mệnh 
ở điện Văn Minh (còn Nguyễn Thuật vào ngày 10 tháng ấy đã sang Quảng 
Đông để đệ trình quốc thư và đợi sẵn ở đó)”.

							       [Phạm Văn Thắm dịch]
“Ngày hôm ấy, chúng thần Phạm Thận Duật và Nguyễn Phiên đã lạy 

ở điện Văn Minh để ra đi, còn Nguyễn Thuật thì đã đến Quảng Đông hôm 
mùng 10 tháng Chạp để lo trình quốc thư với triều đình [Trung Quốc]”.

							       [Nguyễn Q. Thắng dịch]
Điều đáng lưu ý của đoạn văn trên là Phạm Thận Duật bái mệnh rời 

kinh ngày 21 tháng 12 và Nguyễn Thuật đã ra đi từ ngày 10 tháng 12. Chắc 
hẳn nội dung đoạn nhật ký này phải do Phạm Thận Duật viết. 

Một đoạn khác thuộc ngày 13 tháng Giêng năm Tự Đức thứ 36 (1883) 
chánh sứ Phạm Thận Duật gặp và trao sắc phong phó sứ cho Nguyễn Thuật 
tại Quảng Đông, Phạm Thận Duật viết: 

“Bề tôi Phạm Thận Duật mang một đạo sắc giao cho Nguyễn Thuật. 
Nguyễn Thuật làm lễ vái đón nhận, cung kính mở ra đọc xem”. 

							       [Phạm Văn Thắm dịch]
“Thần là Phạm Thận Duật kính cẩn đem sắc vua một lá rồi trao cho 

Nguyễn Thuật, cung kính xá xuống nhận lãnh mà đọc”.
							       [Nguyễn Q. Thắng dịch]
Đoạn cuối của nhật ký, ngày 29 tháng 12 năm 1883, viết:
“Thần Phạm Thận Duật cùng với tùy viên có mặt tại kinh đô. Từ tỉnh 

Bình Định đến kinh đô, dọc đường đi dân sống yên ổn, mưa gió thuận hòa, 
mùa màng hoa lợi đều xanh tươi, màu mỡ”.

							       [Phạm Văn Thắm dịch]
“Thần là Phạm Thận Duật cùng mấy người tùy thuộc hiện diện sẽ từ 

Bình Định đến kinh. 
Trên đường đi, thấy nhơn dân bình yên, thoải mái, gió mưa thuận hòa, 

lúa nếp đều nặng hạt, thu hoạch vụ mùa tốt đẹp”.
							       [Nguyễn Q. Thắng dịch]
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[Chú: Sứ đoàn đi trên một tàu buôn của người Anh, từ Hương Cảng về 
cảng Thị Nại (Bình Định), sau đó theo đường bộ về kinh (PHQ)].

Bản dịch của Phạm Văn Thắm dừng lại vào ngày 29 tháng 12 vừa nêu 
như trên. Tuy nhiên, trong nguyên tác Hán văn kèm theo còn có thêm các 
ghi chép trở ngược lại các ngày từ 17 đến 29, đây có lẽ là do người sao chép 
hoặc người khâu sách làm lẫn lộn nguyên tác và ông Phạm Văn Thắm đã 
sơ ý bỏ hẳn không dịch (đoạn này có trong bản dịch của Nguyễn Q. Thắng).

Tóm lại, sau khi đọc bản A.1471 trên tinh thần tìm thông tin từ nội 
dung văn bản để xác định tác giả (chưa xét đến chất lượng bản dịch), chúng 
tôi không bị chi phối bởi tên tuổi danh nhân Phạm Thận Duật - hiện là tên 
một giải thưởng sử học - và sự xác định của các học giả đã trực tiếp khai 
thác, công bố trước ông Nguyễn Q. Thắng 35 năm, 16 năm, 5 năm đối với 
bản A.1471. Qua những điểm đáng lưu ý đã trích dẫn nguyên văn, chúng 
tôi đi đến kết luận rằng: Phạm Thận Duật là tác giả Vãng sứ Thiên 
Tân nhật ký (bản A.1471). Nhóm tác giả Di sản Hán Nôm Việt Nam thư 
mục đề yếu đã sơ suất khi xác định bản A.1471 là do “Phạm Thận Duật và 
Nguyễn Thuật soạn”; Lược truyện các tác gia Việt Nam đã sai khi xác định 
Vãng sứ Thiên Tân nhật ký A.1471 là của Nguyễn Thuật. Sự sơ suất và sai 
lầm của hai công trình thư mục tổng hợp này có thể do việc kiểm đọc được 
thực hiện bởi những người khác nhau, vì là công trình do tập thể tác giả thực 
hiện và phải xử lý một khối lượng di sản khá lớn, khó tránh sự sai sót. Ông 
Nguyễn Q. Thắng đã sai khi khẳng định bản A.1471 là tác phẩm riêng 
của Nguyễn Thuật. Lẽ ra khi tiến hành biên soạn Hà Đình Nguyễn Thuật 
tác phẩm, gặp phải tên sách Vãng sứ Thiên Tân nhật ký trùng tên sách và 
trùng ký hiệu với tác phẩm đã được khẳng định là của Phạm Thận Duật, 
việc cần phải làm trước tiên của người nghiên cứu là phải kiểm tra nội dung 
để bảo đảm tính trung thực, chủ động trong việc khảo cứu, vừa loại trừ khả 
năng xuất hiện các sự nhầm lẫn khác có thể sẽ có.

Nếu như chủ trương của ông Nguyễn Q. Thắng có cơ sở hoặc được dựa 
trên kết quả nghiên cứu nào, mong ông sớm có ý kiến để độc giả của hai sách 
Phạm Thận Duật toàn tập và Hà Đình Nguyễn Thuật tác phẩm khỏi phải 
phân vân.

II. Lược điểm Vãng Tân nhật ký của Nguyễn Thuật
A. Mục lục
Nguyễn Thuật Vãng Tân nhật ký, Trần Kinh Hòa biên chú, Hương 

Cảng Trung Văn đại học Trung Quốc văn hóa nghiên cứu sở sử liệu tùng san 
(tập 1), Trung Văn đại học xuất bản xã, Hương Cảng, 1980 (bản in lần thứ 
nhất), sách dày 104 trang gồm các phần như sau:

1. Lời tựa của Trần Kinh Hòa viết năm 1979
Avant-propos (bản dịch Pháp văn phần “lời tựa” của Francois Jullien)
2. Giải thuyết của Trần Kinh Hòa
- Tổng quan về bối cảnh chính trị Việt - Pháp - Trung vào thời điểm sứ 

bộ Việt Nam (trong đó có Nguyễn Thuật) sang Thiên Tân.
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- Giới thiệu về thân thế và hoạt động ngoại giao của Nguyễn Thuật.
3. Nguyễn Thuật Vãng Tân nhật ký (phần chính).
- Nguyễn Hà Đình tiên sinh Vãng Tân nhật ký tự - Vi Dã lão nhân [lời 

tựa tập Vãng Tân nhật ký do Tuy Lý vương Miên Trinh hiệu Vi Dã lão nhân 
viết vào cuối mùa hạ năm Đồng Khánh Đinh Hợi - 1887].

- Vãng Tân nhật ký của Nguyễn Thuật. 
- Vãng Tân nhật ký chú thích của Trần Kinh Hòa.
- Bút đàm tùy lục [Trung triều định chế…] của Nguyễn Thuật.
- Trích lục liên cú [một số câu đối] của Nguyễn Thuật.
 4. Nguyễn Hà Đình Vãng Tân nhật ký sao bản bạt - Nhiêu Tông Di 

[lời bạt của Nhiêu Tông Di viết năm 1979].
B. Xuất xứ
Theo lời tựa của Trần Kinh Hòa và lời bạt của Nhiêu Tông Di thì bản 

Vãng Tân nhật ký là một bản sách chép tay thuộc sở hữu của một học giả 
người Pháp P. Demiéville(1) (Hán âm: Đái Mật Vi). Năm 1966, Demiéville 
đã tặng bản sách này cho Nhiêu Tông Di.(2) Năm 1976, ông Nhiêu Tông Di 
công bố bài khảo luận về Vãng Tân nhật ký (qua bản dịch Pháp văn của P. 
Demiéville) trên tập san Viễn Đông học báo [BEFEO, Tome LXIII, p.465, 
Travanx de Jao Tsung-yi, 1976]. Năm 1977, trong kỳ Hội nghị lần thứ 7 các 
nhà sử học Á châu tại Bangkok, ông Nhiêu Tông Di báo cáo bản luận văn 
được phát triển trên cơ sở bài khảo luận về Vãng Tân nhật ký (Anh văn), và 
sau đó ông đã trao bản sách chép tay Vãng Tân nhật ký cùng khảo luận của 
mình cho ông Trần Kinh Hòa - một chuyên gia về lịch sử Việt Nam - đề nghị 
thực hiện phần chú thích và khảo chứng. Năm 1980, Vãng Tân nhật ký của 
Nguyễn Thuật được xuất bản. Chúng tôi chưa có thêm thông tin gì về lý do 
cảo bản Vãng Tân nhật ký thuộc tủ sách cá nhân của học giả P. Demiéville.

Do kiến văn còn hạn hẹp, chúng tôi cũng chưa rõ cảo bản và bản in 
Nguyễn Thuật Vãng Tân nhật ký này đã được học giới Việt Nam trong, 
ngoài nước từng tham khảo, trích lục hoặc giới thiệu qua hay chưa, nên xin 
giới thiệu sơ lược.

C. Nội dung
Chúng tôi không điểm từng nội dung theo mục lục đã nêu, chỉ tập trung 

ở phần chính, tức Vãng Tân nhật ký và Vãng Tân nhật ký chú thích.
1. Vãng Tân nhật ký được Nguyễn Thuật khởi chép từ ngày mùng 8 

tháng Chạp năm Nhâm Ngọ - Tự Đức thứ 35 (nhằm 16/1/1883), dừng bút 
vào ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mùi - Tự Đức thứ 36 - Kiến Phúc nguyên 
niên (nhằm 26/1/1884).

Thể thức biên chép như nhan đề đã nêu, tức theo trình tự thời gian, ghi 
việc hàng ngày. So với nhật ký của Phạm Thận Duật, nhật ký của Nguyễn 
Thuật mang nhiều dấu ấn cá nhân. Ngoài những việc công của sứ đoàn, được 
ghi chép tương tự như nhật ký của Phạm Thận Duật, các sự việc thuộc sinh 
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hoạt xã hội, hoặc suy nghĩ riêng tư của Nguyễn Thuật được ghi lại khá cụ 
thể và sinh động. Ngoài giá trị văn chương, nhật ký này còn có giá trị cao 
về mặt tư liệu, những ghi chép về các nhân vật trong chính giới hoặc học 
giới Thanh triều mà Nguyễn Thuật có quan hệ trong công vụ hoặc cá nhân 
có thể góp được nhiều chi tiết hay trong việc nghiên cứu cận đại sử. Ở góc độ 
cá nhân, chúng tôi đặc biệt lưu ý các chi tiết liên quan đến thư tịch, nhật ký 
cho thấy Nguyễn Thuật nhiều lần đến các nhà sách lớn như Văn Dũ Đường 
ở Hương Cảng, Tảo Diệp Thư Cục ở Thượng Hải… để tìm mua sách. Trong lúc 
giao thiệp, Nguyễn Thuật thường đưa tặng các văn nhân Trung Quốc Vi Dã 
thi tập và Diệu Liên thi tập và cũng được tặng lại nhiều thi tập khác. Nguyễn 
Thuật được Vương Thao (hiệu Tử Thuyên),(3) chủ bút Tuần hoàn nhật báo 
ở Hương Cảng tặng nhiều sách, trong đó có bộ Hỏa khí lược thuyết [Nói sơ 
về súng đạn]. Trong lúc giao thiệp với Tăng Căn Tuấn Hổ (Sone Toshitora), 
chính trị gia, văn gia Nhật Bản, Nguyễn Thuật nhận nhuận chính bản thảo 
Pháp Việt giao binh kỷ lược, bản thảo này do Sone Toshitora biên soạn trên 
cơ sở tổng hợp các thông tin báo chí Trung Quốc đương thời về tình hình 
chiến sự Pháp - Việt [theo ghi chép của Nguyễn Thuật, nội dung sách sai 
lạc hơn nửa phần]. Thông tin từ phần chú thích của ông Trần Kinh Hòa cho 
biết, sách này đã được xuất bản ở Nhật với nhan đề Pháp Việt giao binh 
ký,(4) và Trung Quốc in lại trong Cận đại Trung Quốc sử liệu tùng san, tập 
62, Văn Hải xuất bản xã xuất bản.

Những điều lưu ý hoặc lược điểm về Vãng Tân nhật ký của Nguyễn 
Thuật mà chúng tôi nêu trên phần lớn không thấy ghi nhận trong Vãng sứ 
Thiên Tân nhật ký của Phạm Thận Duật, vì vậy, hai quyển nhật ký này sẽ 
cùng tăng giá trị khi được phối đọc, các tình tiết liên quan sẽ bổ sung cho 
nhau giúp gợi mở vấn đề hoặc hiệu chỉnh qua lại.

2. Vãng Tân nhật ký chú thích được ông Trần Kinh Hòa(5) thực hiện 
trong khoảng những năm 1977 - 1979. Ngoài việc kê cứu cẩn thận, các sự 
kiện và ngày tháng trong nhật ký của Nguyễn Thuật được đối chiếu với một 
nhật ký cùng thời khác là Thỉnh Anh nhật ký [nhật ký tòng quân](6) của 
Đường Cảnh Tùng - một võ quan Thanh triều nhiều lần trực tiếp quan hệ 
công vụ với Nguyễn Thuật. Phần chú thích cung cấp các thông tin liên quan 
rất hữu ích trong việc khảo cứu, không gian ghi chép của Nguyễn Thuật như 
được mở rộng hơn, dễ  hiểu hơn, do nhiều chi tiết được bổ sung. Ông Trần 
Kinh Hòa đã tỏ ra rất công phu trong việc truy tầm các tài liệu lịch sử có 
liên quan từ nhiều nước Trung, Pháp, Nhật, Việt, nhất là tài liệu thuộc lĩnh 
vực ngoại giao, do vậy, các chú giải của ông rất hấp dẫn, bổ ích cho những 
người muốn tìm hiểu về giai đoạn lịch sử phức tạp này.

D. Lưu ý về văn bản
Bản sách chép tay Vãng Tân nhật ký từ thư viện tư gia của P. 

Demiéville, sau khi chuyển cho Nhiêu Tông Di khảo cứu và Trần Kinh Hòa 
chú thích, khi xuất bản (tức bản chúng tôi khảo sát) đã được chuyển sang 
dạng văn bản chữ in, đây có thể cần thiết trong việc tạo sự tiện lợi cho 
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độc giả, tuy nhiên, ở góc độ khảo cứu điều quan trọng là cần phải có văn bản 
gốc. Hiện thời chúng tôi chỉ có bản in năm 1980 như đã lược điểm. Trong 
khi chờ đợi một bản sao từ cảo bản Vãng Tân nhật ký, trước mắt, vì sự hấp 
dẫn của Vãng Tân nhật ký và những tư liệu phong phú ở phần chú thích, 
chúng tôi chuyển ngữ sang Việt văn các phần này và lần lượt gửi đến bạn 
đọc trong các kỳ sau để cùng tham khảo.

						      TP Hồ Chí Minh, ngày 3/10/2008
								        P H Q
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TÓM TẮT
Trong cuốn Hà Đình Nguyễn Thuật tác phẩm, tác giả Nguyễn Q. Thắng đã sai khi khẳng 

định “Vãng sứ Thiên Tân nhật ký” (Nhật ký đi sứ Thiên Tân) là tác phẩm riêng của Nguyễn 
Thuật.

Theo sự kiểm chứng của nhiều nhà nghiên cứu, đây là tác phẩm của Phạm Thận Duật, 
còn Nguyễn Thuật là tác giả cuốn “Vãng Tân nhật ký” (Nhật ký đến Thiên Tân). Đây là hai 
cuốn nhật ký của phái đoàn sứ bộ Việt Nam do Phạm Thận Duật làm chánh sứ, Nguyễn 
Thuật làm phó sứ, sang Thiên Tân, Trung Quốc năm 1882-1883. Cuốn nhật ký của Phạm 
Thận Duật đã được dịch toàn văn và công bố ở trong nước từ nhiều năm trước. Riêng cuốn 
“Vãng Tân nhật ký” của Nguyễn Thuật được hai học giả người Hoa là Nhiêu Tông Di và Trần 
Kinh Hòa khảo cứu, chú giải cẩn thận, do Trung Văn đại học xuất bản xã xuất bản tại Hương 
Cảng vào năm 1980.

Hai cuốn nhật ký này sẽ cùng tăng giá trị khi được phối đọc, các tình tiết liên quan sẽ 
bổ sung cho nhau hoặc hiệu chỉnh qua lại, giúp người đọc có thêm những tư liệu quý để tìm 
hiểu về giai đoạn lịch sử phức tạp này.
ABSTRACT

DESCRIPTION ABOUT THE BOOK “VÃNG SỨ THIÊN TÂN NHẬT KÝ” 
BY PHẠM THẬN DUẬT AND “VÃNG TÂN NHẬT KÝ” BY NGUYỄN THUẬT

In the book “Hà Đình Nguyễn Thuật tác phẩm”, the author is wrong to assert that 
“Vãng sứ Thiên Tân nhật ký” (A Diary of the Diplomatic Mission to Thiên Tân) is composed 
by Nguyễn Thuật.

Actually, according to many researchers’ verification, the above work was written by 
Phạm Thận Duật, while Nguyễn Thuật was the author of “Vãng Tân nhật ký” (A Diary of the 
Trip to Thiên Tân). These books were written by members of the Vietnamese diplomatic corps 
on their mission to Thiên Tân, China, in 1882-1883. “Vãng sứ Thiên Tân nhật ký” by Phạm 
Thận Duật, the envoy and “Vãng Tân nhật ký” by Nguyễn Thuật, deputy envoy. Duật’s diary 
was translated into Vietnamese in full length and published domestically years ago. As for the 
other work by Nguyễn Thuật, two Chinese scholars, Nhiêu Tông Di and Trần Kinh Hòa got 
to carefully study the work and clarify it with notes. Their work was published in Hongkong 
by “Trung Văn đại học xuất bản xã” in 1980.

If these two diaries are read in coordination with each other, their value will be remarkably 
enhanced: Comparison of relevant details will help with necessary rectifications and amends, 
which offers readers access to precious data regarding this complicated historical period.


